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II. Chim 
 

1. Bộ  Bồ nông -  Pelecaniformes 
Họ  Bồ nông - Pelecanidae    
95. Tên khoa học:   Pelecanus philippensis  Gmelin, 1789. 

Tên Việt Nam:  Bồ nông chân xám, Lềnh đềnh,  Xúc cá. 

Họ  Bồ nông - Pelecanidae    Bộ  Bồ nông -  Pelecaniformes 

Phân hạng :    EN A1c, d  B 2 b, c, e + 3 b, d                         

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý có giá trị khoa học cao, màu lông và hình dáng đẹp hấp dẫn 
cho du lịch sinh thái. Số lượng của loài này đang bị giảm sút nghiêm trọng. Nguyên nhân 
chính là do nơi kiếm ăn đang bị mất dần hoặc bị thu hẹp và bị nhiễu loạn nặng nề. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cửa sông Hồng, cửa sông Đáy (tỉnh Nam Định). Vùng duyên hải Thành phố 
Hồ Chí Minh, vùng ven bờ biển thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. 

- Thế giới:  ấn  Độ, Mianma, Campuchia. 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 16, 17, 32, 55, 76, 108 

 

Họ  Cốc - Phalacrocoracidae 

96. Tên khoa học: Phalacrocorax  carbo sinensis  (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam:  Cốc đế, Cồng cộc lớn. 

Họ Cốc - Phalacrocoracidae     Bộ Bồ nông- Pelecaniformes 

Phân hạng:  EN  A1c, d B 2b+3b 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học. Số lượng bị giảm sút nhanh do nơi 
kiếm ăn bị thu hẹp, nguồn thức ăn là động vật thuỷ sinh bị ô nhiễm do tồn dư chất hoá học. 
Mặt khác nơi làm tổ cũng bị thu hẹp và bị nhiễu loạn do các hoạt động kinh tế khác của con 
người, kể cả việc lấy trứng và bắt chim non ở các sân chim. 

Phân bố:  
- Trong nước:  Đồng bằng Nam Bộ, thường làm tổ tại các sân chim tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng và Quảng Ninh (12/2001). 

- Thế giới: Trung á, ấn Độ, Xri Lanca, Mianma, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Triều 
Tiên, Nhật Bản, Malaixia, Philippin. 
Tài liệu dẫn : 4, 8, 48, 49, 50, 51, 53, 61 

 

Họ Cổ rắn - Anhingidae 
97. Tên khoa học:   Anhinga melanogaster Pennant, 1769. 

Tên Việt Nam:  Cổ rắn, Điêng điểng 

Họ Cổ rắn - Anhingidae     Bộ Bồ nông - Pelecaniformes 

Phân hạng : VU A1c, d B1+3c 

Cơ sở phân hạng: Trước năm 1990 gặp hầu như khắp các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, hiện nay 
chỉ gặp làm tổ tại một vài sân chim với số lượng rất ít ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng 
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Tháp. Nguyên nhân chính là do nơi làm tổ bị nhiễu loạn bởi các hoạt động của con người như 
chặt cây, lấy trứng, bắt chim non. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Gặp hầu khắp các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, các sân chim thuộc các tỉnh Bạc 
Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long. 

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia, Philippin. 
Tài liệu dẫn : 8, 32, 48, 50, 56, 61.  

 

2. Bộ  Hạc -  Ciconiiformes    
Họ  Diệc -  Ardeidae    

98. Tên khoa học:  Egretta eulophotes Swinhoe,1860 

Tên Việt Nam: Cò trắng trung quốc 

Họ  Diệc -  Ardeidae    Bộ  Hạc -  Ciconiiformes    

Phân hạng :  VU A1c,e B 2 c,d + 3 a D2 

Cơ sở phân hạng: Là nguồn gen quý, có giá trị khoa học cao. Đây là quần thể với số lượng cá 
thể nhỏ, hàng năm vào mùa đông và mùa xuân di cư xuống nước ta, do nguồn thức ăn bị « 
nhiễm bởi các chất hoá học. 
Phân bố: 
-  Trong nước:  Các vùng cửa sông ở đồng bằng Bắc Bộ (Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng), 
vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà), Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp), Khu 
BTTN Đất Mũi (Cà Mau). 
- Thế giới: Sinh sản ở Bắc Triều Tiên, Đông Nam Trung Quốc. Di cư xuống Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Đông Trung Quốc (Đài Loan), Inđônêxia (Sumatra, Borneo, Celebes). Mùa đông có ở 
Hồng Kông, đôi khi gặp ở bờ biển Malaixia, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn : 8, 16, 17, 32, 34, 55, 61, 76, 77, 88. 

 

99. Tên khoa học: Gorsachius magnificus (Olilvie-Grant, 1899) 

Tên Việt Nam: Vạc hoa 

Họ Diệc - Ardeidae     Bộ Hạc - Ciconiformes                           

Phân hạng: CR A1a,c C2a D 

Cơ sở phân hạng: Bảo vệ nguồn gen quý hiếm, Tháng 4/2001 tìm thấy lại 01 cá thể  sau gần 
25 năm tại vùng rừng Bản Thi-Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). 
Phân bố:  
- Trong nước: Bắc Bộ (Hoà Bình, Bắc Kạn). 

- Thế giới: Trung Quốc (Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây). 

Tài liệu dẫn: 4,6,7,11,32,39,61,86,108.  

  

Họ Hạc - Ciconiidae 

100. Tên khoa học:     Anastomus oscitans (Boddaert, 1783) 

Tên Việt Nam:    Cò nhạn, Cò ốc 

Họ Hạc - Ciconiidae     Bộ Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng : VU A1a,c,d,e C2a 
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Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, hấp dẫn cho tham quan du lịch sinh thái. Những năm trước 
đây thường gặp làm tổ ở sân chim Đầm Dơi và Cái Nước (tỉnh Cà Mau), năm 1980 gặp 
khoảng 1000 tổ loài này ở Đầm Dơi và năm 1999 gặp 168 con ở U Minh Thượng. Nơi sống bị 
đe doạ và bị săn bắt nghiêm trọng. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Đồng bằng sông Cửu Long, làm tổ ở một số sân chim thuộc tỉnh Bạc Liêu, Cà  
Mau và Kiên Giang (Khu bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng). 

- Thế giới:  ấn Độ, Xri Lanca, Nêpan, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 16, 32, 56, 61, 88. 

 
101. Tên khoa học:  Ciconia  episcopus  (Boddaert,1783) 

Tên Việt Nam:   Hạc cổ trắng 

Họ Hạc - Ciconiidae    Bộ Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng :  VU A1c,e C2a 

Cơ sở phân hạng:   Nguồn gen quý, có giá trị khoa học, hiện nay số lượng bị giảm sút nghiêm 
trọng. Đến nay chỉ thỉnh thoảng gặp loài này ở vùng rừng tràm U Minh thuộc Đồng Tháp 
Mười, vùng Mã Đà (tỉnh Đồng Nai), Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và một số vùng 
rừng ở Đắk Lắk. Nguyên nhân chính là do mất nơi làm tổ thích hợp, nguồn thức ăn bị ô nhiễm 
và chất độc hoá học trong chiến tranh còn tồn dư ở nơi chúng kiếm ăn. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Trước đây gặp ở Bắc Bộ (Bắc Kạn), Nam Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ và 
§¾k L¾k. 

- Thế giới: ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Mianma, Malaixia. 
Tài liệu dẫn : 4, 8, 32, 61, 63, 70. 

 

102. Tên khoa học: Ephippiorhynchus asiaticus (Latham, 1790) 

Tên Việt Nam: Hạc cổ đen, Cò á châu 

Họ  Hạc - Ciconiidae    Bộ  Hạc - Ciconiiformes                          

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài chim nước lớn, dễ bị săn bắt, số lượng suy giảm, nhiều năm nay không 
tìm thấy ở nước ta. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Quảng Trị, Gia lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bạc Liêu, 
Đồng Tháp. 

- Thế giới: ấn Độ, Ôxtrâylia, Papua Niu Ghinê, Malaixia, Inđônêxia, Mianma, Thái Lan, 
Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 11,34,61,79,86,87, 108. 

 

103. Tên khoa học: Leptoptilos dubius (Gmelin,1789) 

Tên Việt Nam:  Già đẫy lớn, Già sói lớn. 

Họ Hạc - Ciconiidae     Bộ  Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng :  DD 
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Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học. Là loài chim có kích thước lớn hình 
dáng đẹp hấp dẫn cho tham quan du lịch. Trong khoảng từ năm 1985 lại đây không có thông 
tin gì, ngay cả ở vùng rừng tràm U Minh Thượng, nơi có nhiều thông tin nhất về loài này 
trong những năm trước đây.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Trước đây gặp ở Nam Bộ, Nam và Trung Trung Bộ, trước năm 1985 gặp rất ít 
ở rừng tràm  U Minh Thượng. 

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Bănglađet, Thái Lan, Inđônêxia (Sumatra, Java và Borneo). 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 32, 61 

 
104. Tên khoa học:  Leptoptilos javanicus (Horsfield, 1821) 

Tên Việt Nam:  Già đẫy nhỏ, Già đẫy gia va, Già sói 

Họ   Hạc - Ciconiidae     Bộ   Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng :  VU A1c,e B 2a +3b C 2 a 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm, có giá trị khoa học cao. Số lượng đang bị giảm sút 
nghiêm trọng do nơi làm tổ và nơi kiếm ăn bị thu hẹp và nhiễu loạn nặng nề do các hoạt động 
kinh tế của con người đặc biệt là nạn cháy rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long.  
Phân bố:  
- Trong nước:  Trung Trung Bộ và Nam Bộ, tập trung ở Đồng Nai trong các khu rừng ngập 
nước (Vườn Quốc gia Cát Tiên), Đắk Lắk, các vùng đất ngập nước ở Đồng Tháp Mười (Tràm 
Chim, Tam Nông, Đồng Tháp), ven biển đồng bằng sông Cửu Long và rừng tràm  U Minh. 

- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Mianma, Đông nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, 
Malaixia. 
Tài liệu dẫn : 4, 8, 16, 61, 108, 70. 

 

105. Tên khoa học: Mycteria cinerea (Raffles, 1922) 

Tên Việt Nam: Cò lạo xám 

Họ Hạc - Ciconiidae    Bộ  Hạc - Ciconiiformes                         
Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Từ lâu không có thông tin gì về loài này tại các vùng phân bố trước đây ở 
Việt Nam. 
Phân bố:  
- Trong nước: Đồng bằng sông Cửu Long (từ Tp. Hồ Chí Minh vào Cà Mau): Chỉ gặp trước 
đây, nay chưa tìm thấy lại. 
- Thế giới :  Campuchia, Malaixia, Inđônêxia (Java, Sumatra) và Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 4,6,8,11,32,34,79,86,87,108. 

  

106. Tên khoa học: Mycteria leucocephalus  Pennant, 1769. 

Tên Việt Nam: Cò lạo ấn độ, Giang sen 

Họ  Hạc - Ciconiidae   Bộ  Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng:  VU A1c B1+2d 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học, hấp dẫn khách du lịch sinh thái. Số 
lượng loài này hiện nay đang bị giảm sút do vùng sống bị thu hẹp. 
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Phân bố: 
-  Trong nước:   Rừng tràm và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long, năm 1994 gặp 4 -5 
cá thể ở cửa sông Văn úc (Hải Phòng) và cửa sông Hồng (Nam Định). 

- Thế giới: Xri Lanca, ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 16, 32, 50, 56, 61. 

 

Họ  Cò quăm -  Threskiornithidae 

107. Tên khoa học: Platalea minor Temmincki & Schlegel, 1849 

Tên Việt Nam: Cò mỏ thìa, Xúc tép. 

Họ Cò quăm -  Threskiornithidae    Bộ  Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng :  EN A1 a, c D 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học, có giá trị thẩm mĩ cao. Số lượng 
khoảng từ 94 -100 cá thể, ở vùng cửa sông Hồng và cửa sông Đáy (tỉnh Nam Định) năm 1996 
đã đếm được gần 100 cá thể. Quần thể chiếm gần 1/5 số lượng quần thể thế giới vào năm đó. 
Tuy nhiên mấy năm gần đây, số lượng đang có chiều hướng giảm vì các bãi kiếm ăn dọc bờ 
biển sông Hồng là các bãi triều gần các cửa sông bị thu hẹp do trồng cây ngập mặn, hoặc bị 
quai đê làm các đầm nuôi tôm.   
Phân bố: 
-  Trong nước:  Ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Mùa đông gặp ở các bãi triều ngập 
nước cửa sông Hồng, sông Đáy (tỉnh Nam Định), cửa sông Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cửa 
sông Văn úc (Hải Phòng) và Quảng Ninh (12/2001). Đôi khi gặp ở vùng Tràm Chim, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

- Thế giới: Sinh sản ở Bắc Triều Tiên, di cư xuống Đông châu á, Trung Quốc (Hồng Kông) 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 16, 17, 32, 55, 61, 67 A, 75, 76. 

 
108. Tên khoa học: Pseudibis davisoni  (Hume, 1875) 

Tên Việt Nam: Quắm cánh xanh, Cò quăm cánh xanh. 

Họ  Cò quăm -  Threskiornithidae   Bộ  Hạc - Ciconiiformes                          
Phân hạng: CR A1a,c,d C2a D 

Cơ sở phân hạng: Tìm thấy lại ở Vườn quốc gia Cát Tiên (2-3 cá thể trong năm 1991-1992), 
và Kiên Giang, tại vùng đất ngập nước Hòn Chông, đây là khu vực đất ngập nước nằm ngoài 
hệ thống khu bảo vệ của Việt Nam, lại đang bị tác động mạnh mẽ của dự án đào kênh xả lũ ở 
đồng bằng sông Cửu Long (gặp 2 cá thể, năm 2000). 
Phân bố:  
- Trong nước: Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trước đây: Bình Phước (An Bình), Đồng Nai (Hớn 
Quảng, Phú Riềng), Gia Lai (Pleiku), Hiện nay: Đồng Nai (Vườn Quốc gia Cát Tiên) và Kiên 
Giang (Hòn Chông).  
- Thế giới : Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 4,6,7,11,32,61,63,64, 88,108. 

 
109. Tên khoa học: Pseudibis  gigantea (Oustalet, 1877)  
Tên Việt Nam: Quắm lớn 

Họ  Cò quăm -  Threskiornithidae     Bộ  Hạc - Ciconiiformes                         
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Phân hạng:  DD 

Cơ sở phân hạng: Năm 1999, một con bị bắt ở  Tuy Hoà, Phú Yên (Nguyễn Cử pers. com.). 
Tuy nhiên, từ lâu đã không có thông tin gì về loài này ở Việt Nam. 

Phân bố:  

- Trong nước: Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trước đây: Bình Phước (An Bình), Đồng Nai (Phú 
Riềng, Hớn Quảng). Sau này: Cà Mau và Đồng Tháp Mười, theo Lu Tin (1986) và Lê Diên 
Dùc (1988).  

- Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Lào.  

Tài liệu dẫn: 4, 6, 7, 11, 32, 34, 61, 86, 87, 108.  
 
110. Tên khoa học:  Threskiornis melanocephalus  (Latham, 1790) 

Tên Việt Nam:  Cò quắm đầu đen, Quắm trắng. 

Họ  Cò quăm - Threskiornidae   Bộ  Hạc - Ciconiiformes 

Phân hạng : VU A1c,e B1+ 2b 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen hiếm, số lượng cá thể đang bị giảm sút do các vùng đất ngập 
nước là các bãi kiếm  ăn đang bị thu hẹp, bị ô nhiễm các chất hoá học dùng trong nông nghiệp 
còn tồn dư trong nước. Nạn bắt chim non và lấy trứng ở các sân chim ảnh hưởng lớn đến sự 
sinh sản của loài này. 

Phân bố:  

- Trong nước: Đồng bằng sông Cửu Long, làm tổ tập đoàn tại các sân chim lớn ở tỉnh Bạc 
Liêu, Cà Mau và Trà Vinh. Gần đây gặp  một số cá thể ở cửa sông Hồng, cửa sông Văn úc 
(Hải Phòng). 

- Thế giới: Pakixtan, Nêpan, ấn Độ, Xri Lanca, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn : 49, 50, 51, 53, 56, 88. 

 

3. Bộ  Ngỗng - Anseriformes 
Họ  Vịt - Anatidae      
111. Tên khoa học:  Aythya baeri   (Radde,1863) 

Tên Việt Nam:  Vịt đầu đen 

Họ  Vịt - Anatidae      Bộ  Ngỗng - Anseriformes 

Phân hạng :  DD 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học. Số lượng bị giảm sút nghiêm trọng, 
mùa đông năm 1992 quan sát thấy 2 cá thể của loài này kiếm ăn lẫn với một đàn Mòng két và 
Vịt đầu vàng ở hồ Suối Hai (tỉnh Hà Tây). Trong thời gian dài gần 10 năm lại đây không có 
thông tin gì về loài này.   
Phân bố: 
-  Trong nước: Đồng bằng Bắc Bộ, Hải Dương, Hà Tây (hồ Suối Hai), Ninh Bình (Cúc Phương 
2/2000). 

- Thế giới: Lưu vực sông A Mua, Nhật Bản, ấn Độ, Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia,  
Mianma. 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 54. 
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112. Tên khoa học: Cairina scutulata (Muller, 1842) 

Tên Việt Nam: Ngan cánh trắng 

Họ  Vịt - Anatidae    Bộ  Ngỗng - Anseriformes                          

Phân hạng: CR A1a,c,d 

Cơ sở phân hạng: Lần đầu tiên phát hiện lại ở Vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai chỉ 1 cá thể 
bay qua (1990), lần thứ 2, gặp 2 cá thể tại vùng hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh (1993), và vùng biên giới 
Việt Nam – Campuchia, Đắk Lắk (1998). Cho đến nay, chưa có thông tin.   
Phân bố: 
-  Trong nước: Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. Trước đây: Nghệ An, Bình Phước, Đồng Nai. Sau 
1990: Đồng Nai, Đắk Lắk và Hà Tĩnh. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia và Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 4,6,7,11,32, 61,63,66,70, 108. 

 

113. Tên khoa học: Mergus squamatus  Gould, 1864 

Tên Việt Nam: Vịt mỏ nhọn 

Họ  Vịt - Anatidae    Bộ  Ngỗng - Anseriformes                          

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài di cư, rất hiếm, trong nhiều năm nay chưa có thông tin. 

Phân bố:  
- Trong nước: Trước đây: Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Hiện nay, không có thông tin. 

- Thế giới: Đông Bắc châu á, Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn: 4,6, 8,11, 32,34,79,86,108.  

 
114. Tên khoa học: Nettapus coromandelianus (Gmelin, 1789) 
Tên Việt Nam: Le khoang cổ 
Họ  Vịt - Anatidae    Bộ  Ngỗng - Anseriformes                          
Phân hạng: EN C2a D 
Cơ sở phân hạng: Là loài dễ bị săn bắt, số lượng suy giảm nhanh chóng, tại các vùng phân bố 
của chúng chỉ gặp vài con. 
Phân bố:  
- Trong nước: Từ Bắc vào Nam (trừ Tây Bắc và Bắc Trung Bộ): Cà Mau, Đồng Tháp, Bạc 
Liêu, An Giang, Đồng Nai và Đắk Lắk. 

- Thế giới: ấn Độ đến Nam Trung Quốc và Tây Bắc Inđônêxia. 
Tài liệu dẫn: 4,11,61,63,70,83, 88,108. 
 

115. Tên khoa học: Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769) 

Tên Việt Nam: Vịt mồng 

Họ  Vịt - Anatidae    Bộ  Ngỗng - Anseriformes                          

Phân hạng: LR nt 

Cơ sở phân hạng:  Một trong các loài vịt trú đông ở nước ta, kiếm ăn theo đàn nhỏ, ít khi xuất 
hiện, chỉ gặp ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Công ước CMS, App. II. 
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Phân bố:  
- Trong nước: Nam Bộ: Sóc Trăng (trước đây), Đồng Tháp, An Giang. 

- Thế giới: Châu Phi, ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Campuchia, Lào. 

Tài liệu dẫn: 11, 34, 61, 79, 82, 86, 87, 88, 108. 

 
4. Bộ  Cắt - Falconiformes 
Họ  Ưng -  Accipitridae    

116. Tên khoa học: Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) 

Tên Việt Nam: Đại bàng đầu trọc 

Họ  Ưng -  Accipitridae    Bộ  Cắt - Falconiformes                          

Phân hạng: LR nt 

Cơ sở phân hạng: Loài chim ăn thịt vào loại lớn nhất, có lợi, rất ít  khi tìm thấy ở nước ta.  

Phân bố: 
-  Trong nước: Hà Tây, Bắc Kạn, Thái Nguyên (dạng lang thang). 

- Thế giới: Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Trung á, Bắc Phi, ấn Độ và Trung Quốc, thỉnh thoảng gặp ở 
Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 6, 11, 34, 61, 79, 86, 108. 

 

117. Tên khoa học: Aquila clanga  Pallas, 1811 

Tên Việt Nam: Đại bàng đen 

Họ  Ưng - Accipitridae    Bộ  Cắt - Falconiformes                           

Phân hạng: EN C2a D 

Cơ sở phân hạng: Loài chim ăn thịt hiếm, đang bị đe doạ trên thế giới. Thường trú đông ở 
nước ta. 
Phân bố:  
- Trong nước: Trước đây: Hà Tây (Sơn Tây), Bình Dương (Thủ Dầu Một), Tp. Hồ Chí Minh.  
Gần đây: Quảng Nam (Bà Nà), Đồng Tháp, Lào Cai, Kiên Giang, Hà Nội, Hải Phòng và Hải 
Dương và Quảng Ninh (12/2001). 

- Thế giới: Từ Phần Lan đến Trung Quốc, mùa đông gặp Trung và Đông Âu, Bắc và Đông 
Phi, Trung á, Nam và Đông Nam ¸.  
Tài liệu dẫn: 6, 11, 32, 61, 66, 70, 71, 72, 108.  
 

118. Tên khoa học: Aquila heliaca Savigny, 1809 

Tên Việt Nam: Đại bàng đầu nâu 
Họ   Ưng -  Accipitridae    Bộ  Cắt - Falconiformes                          
Phân hạng: CR C2aD 
Cơ sở phân hạng: Là một trong số ít loài chim ăn thịt  đang bị đe doạ trên thế giới.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Vùng Đông Bắc. 

- Thế giới : Trung và Đông Âu, giữa châu á, mùa đông di cư đến Đông Bắc Phi, Đông Nam 
Trung Quốc, ấn Độ và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 6, 10, 11, 61, 70,7 1, 72, 108.  
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119. Tên khoa học: Gyps bengalensis (Gmelin, 1788) 

Tên Việt Nam: Kền kền ben gan 

Họ  Ưng - Accipitridae    Bộ  Cắt - Falconiformes                          

Phân hạng: CR A1a,c,d C2a D 

Cơ sở phân hạng: Loài chim ăn thịt, quý hiếm, cần được bảo vệ. Bị đe doạ ở mức toàn cầu và 
Châu ¸.  

Phân bố: 
-  Trong nước: Nam Trung Bộ: Tây Nguyên (Đắk Lắk) và Nam Bộ. 

- Thế giới: Từ ấn Độ đến Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn:  6, 7, 8, 11, 70, 79, 32, 34, 38, 108.  
 

120. Tên khoa học: Gyps tenuirostris Gray, 1844 

Tên Việt Nam: Kền kền mỏ nhỏ 

Họ   Ưng - Accipitridae   Bộ  Cắt - Falconiformes                           

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Trước đây được định loại nhầm là Kền kền ấn độ Gyps indicus (King et al. 
1975, Võ Quý 1975, v.v.). Hiện đang ở trong tình trạng bị đe doạ tuyệt chủng ở Châu á, tuy 
nhiên, từ lâu chúng ta không có thông tin về loài này. 
Phân bố:  
- Trong nước: Trước đây: Nam Trung Bộ: Gia Lai (Pleiku), và Nam Bộ. Hiện nay: Chưa có 
thông tin. 

- Thế giới: ấn Độ (Sikkim, Assam), Băngladet, Mianma, Thái Lan, Campuchia, Lào, 
Malaixia. 
Tài liệu dẫn: 6,7,86.  
 

121. Tên khoa học: Ichthyophaga humilis (Muller et Schlegel, 1841) 

Tên Việt Nam: Diều cá bé 

Họ   Ưng - Accipitridae       Bộ  Cắt - Falconiformes   

Phân hạng:  VU B2a C1 

Cơ sở phân hạng: Vùng sống đang bị thu hẹp, quần thể nhỏ và bị suy giảm. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai. 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Butan, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Brunây, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: 18, 25, 75. 

 

122. Tên khoa học: Ichthyophaga ichthyaetus (Horsfield, 1821) 

Tên Việt Nam: Diều cá lớn 

Họ Ưng - Accipitridae     Bộ Cắt - Falconiformes    

Phân hạng:  VU B2a C1 

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ bị nguy cấp do vùng phân bố vẫn đang suy giảm, quần thể nhỏ. 
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Phân bố:  

- Trong nước: Lai Châu, Thanh Hoá,  Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Đồng 
Nai, Kiên Giang. 

- Thế giới: ấn Độ, Nªpan, B¨ngla®Ðt, Xri Lanca, In®«nªxia (Sulavªsi), Mianma, Campuchia, 
Lào, Philippin, Thái Lan, Malaixia, Xingapo.  

Tài liệu dẫn: 18, 22, 27, 40, 96. 

 
Họ  Cắt - Falconidae 

123.  Tên khoa học: Polihierax insignis Walden, 1872. 

Tên Việt Nam: Cắt nhỏ hông trắng 

Họ  Cắt - Falconidae    Bộ  Cắt - Falconiformes    

Phân hạng: LR nt 

Cơ sở phân hạng: Chỉ phân bố ở rừng rụng lá và nửa rụng lá, quần thể nhỏ, vùng phân bố 
đang bị thu hẹp. 

Phân bố:  

- Trong nước:  Gia Lai, Đắk Lắk. 

- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 32, 61, 75. 

 
5. Bộ Gà - Gallif,ormes   

Họ  Trĩ - Phasianidae    

124. Tên khoa học: Arborophila charltoni   (Eyton,1845) 

Tên Việt Nam: Gà so ngực gụ, Gà nhạng (Kinh), Nộc só (Tày).  

Họ  Trĩ - Phasianidae    Bộ   Gà - Galliformes   

Phân hạng: LR cd 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, đặc hữu, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh 
và thực phẩm. Số lượng cá thể ít đang bị đe doạ. Tuy nhiên chúng đang được bảo vệ ở nhiều 
khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, nên số lượng cá thể sẽ chóng được hồi phục trong 
tương lai.  

Phân bố:  

- Trong nước: Phân loài Arborophila charltoni tonkinensis chỉ thấy ở vùng Đông Bắc, Bắc 
Trung Bộ 

- Thế giới:  Các phân loài khác phân bố ở Nam Mianma, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia hầu 
như đã tuyệt chủng. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 7, 11, 12, 19, 40, 105, 106, 109. 

 

125. Tên khoa học: Arborophila davidi Delacour, 1927. 

Tên Việt Nam:  Gà so cổ hung,  Gà nhạng (Kinh), Nộc só (Tày). 

Họ Trĩ - Phasianidae    Bộ Gà - Galliformes   

Phân hạng: EN B1 +2b,c,d,e C1+2a 
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Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm, đặc hữu. Hiện nay có vùng phân bố hẹp. Tuy nhiên chúng 
đang được bảo vệ tương đối tốt nên tương lai sẽ được phục hồi về số lượng cá thể trong thiên 
nhiên ở khu vực phân bố. 
Phân bố:  
- Trong nước: Trước đây thấy ở Biên Hoà (cũ) (Phú Riềng), nay chỉ thấy ở Đồng Nai, Lâm 
Đồng (Vườn quốc gia Cát Tiên). 
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn:  4, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 109.  

 

126. Tên khoa học: Lophura diardi  (Bonaparte, 1856) 

Tên Việt Nam: Gà lôi hông tía, Gà lừng (Kinh), Pờ xăm ác (Ba Na) 

Họ  Trĩ - Phasianidae       Bộ  Gà - Galliformes   

Phân hạng:  VU  A1a,c C2a 
Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thương 
mại và thực phẩm. Hiện nay số lượng cá thể ít, đang được bảo vệ tích cực. Số lượng sẽ được 
tăng lên trong tương lai. 
Phân bố:  
- Trong nước: Từ Hà Tĩnh đến Nam Bộ. 

- Thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 3, 4, 6, 11, 12, 19, 22, 99, 104, 109. 

 

127. Tên khoa học: Lophura edwardsi  (Oustalet, 1896) 

Tên Việt Nam: Gà lôi lam mào trắng, Gà lừng (Kinh). 

Họ  Trĩ - Phasianidae      Bộ   Gà - Galliformes   

Phân hạng: EN  B1+  2b,c,d,e C1+2a 

Cơ sở phân hạng:  Loài quý hiếm, đặc hữu  đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bộ lông có màu sắc 
đẹp, có giá trị làm cảnh, thương mại. Hiện nay rất hiếm, song đã được bảo vệ trong Khu bảo 
tồn thiên nhiên Phong Điền, Đa Krông. Có khả năng hồi phục số lượng cá thể trong tương lai.  

Phân bố:  

- Trong nước: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế (3 huyện Phong Điền, Hải Lăng và   
A Lưới).     

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 10, 11, 16, 19, 99, 101, 104, 109. 
 

128. Tên khoa học: Lophura hatinhensis Vo Quy, Đo Ngoc Quang, 1975 

Tên Việt Nam: Gà lôi lam đuôi trắng, Gà lôi hà tĩnh, Gà lừng (Kinh) . 

Họ  Trĩ - Phasianidae    Bộ  Gà - Galliformes 

Phân hạng: EN  B1 + 2b,c,d,e C1 + 2a 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, đặc hữu, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bộ lông có màu sắc 
đẹp, có giá trị làm cảnh, thương mại. Hiện nay rất hiếm, song đang được bảo vệ trong Khu 
bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và Phong Nha - Kẻ Bàng. Số lượng cá thể đang được hồi phục dần. 
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Phân bố: 
-  Trong nước: Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn:  4, 6, 10, 11, 13, 19, 99, 101, 104, 109. 

 

129. Tên khoa học: Lophura imperialis (Delacour et Jabouille, 1924) 

Tên Việt Nam: Gà lôi lam mào đen, Gà lừng (Kinh) 

Họ  Trĩ - Phasianidae    Bộ  Gà - Galliformes 

Phân hạng:  CR  A1b,c,d B1+ 2c,e C2a. 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, đặc hữu, lông có màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thực 
phẩm. Hiện nay rất hiếm gần như tuyệt chủng. Tuy khu phân bố nằm trong một số khu bảo 
tồn thiên nhiên nhưng chưa có biểu hiện hồi phục số lượng. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 11, 12, 19, 20, 99, 101, 104, 109. 

 

130. Tên khoa học: Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam: Gà lôi trắng. Có 5 phân loài có tên khác nhau: Trĩ bạc, Gà lôi trắng, Gà lôi 
berlio, Gà lôi beli,  Gà lôi vằn lưng 

Họ Trĩ - Phasianidae  Bộ  Gà - Galliformes 

Phân hạng:  LR cd 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, có 2 trong số 5 phân loài (gà lôi beli, gà lôi vằn lưng) là các 
phân loài đặc hữu của Việt Nam, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh. Hiện nay 
gà lôi trắng có số lượng cá thể giảm sút ngoài thiên nhiên. Tuy nhiên chúng đều được bảo vệ ở 
nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, nên số lượng sẽ được phục hồi trong tương 
lai. 

Phân bố:  

- Trong nước: Từ Bắc vào đến Nam Bộ. 

- Thế giới: trừ 2 phân loài Lophura nycthemera beli và Lophura nycthemera annamensis  là 
đặc hữu của Việt Nam, còn các phân loài khác có ở  Đông Nam Trung Quốc và Lào.  

Tài liệu dẫn: 4, 6, 11, 17, 99, 101, 104, 106, 107, 109. 

 

131. Tên khoa học:  Pavo muticus imperator Delacour, 1949. 

Tên Việt Nam: Công, Cuông (Kinh), Nộc dùng (Tày). 

Họ  Trĩ - Phasianidae     Bộ  Gà -  Galliformes 

Phân hạng:  EN A1 a,c,d +3b,d  C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thực 
phẩm. Hiện nay hiếm, số lượng cá thể giảm và khu phân bố bị thu hẹp nhanh. Tuy nhiên ở 
Vườn quốc gia Jok Đôn và Vườn quốc gia Cát Tiên công được bảo vệ tốt nên số lượng sẽ 
được phục hồi nhanh trong tương lai. 
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Phân bố:  

- Trong nước: Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, 
Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon Tum, Đồng Nai. 

- Thế giới: Mianma, Trung Quốc (Vân Nam), Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 11, 12, 16, 19, 99, 100, 104, 109. 

 

132. Tên khoa học: Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

Tên Việt Nam:  Trĩ đỏ (Kinh), Nộc cay (Tày). 

Họ Trĩ - Phasianidae                Bộ  Gà - Galliformes   

Phân hạng: VU  B1 +2a,b,d C2a. 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thực 
phẩm, thương mại. Hiện nay hiếm, khu phân bố hẹp và bị thu hẹp, số lượng cá thể giảm 
nhanh. Tuy đã có  trong Khu bảo tồn thiên nhiên  Pia Oắc nhưng việc phục hồi số lượng chậm. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (phân loài P.c. takatsukusae), Lào Cai, Yên 
Bái và Bắc Kạn (phân loài P.c.rothschidi). 

- Thế giới:  Đông Nam Trung Quốc (Vân Nam).  

Tài liệu dẫn:  4, 6, 10, 11, 16, 99, 101, 104, 109. 
 

133. Tên khoa học: Polyplectron bicalcarratum  (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam: Gà tiền mặt vàng,  Gà sao, Công đất (Kinh), Nộc quang quả (Tày).  

Họ Trĩ - Phasianidae               Bộ Gà - Galliformes 

Phân hạng:  VU A1a,c C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thực phẩm, 
thương mại. Hiện nay bị săn bắt nhiều số lượng cá thể bị giảm, khả năng hồi phục chậm. 

Phân bố:  

- Trong nước: ở Tây Bắc Việt Nam (P.b. bicalearatum), ở vùng Đông Bắc kéo dài đến Bình 
Thuận (P.b. ghigii). 

- Thế giới: ở Đông Bắc Thái Lan, Thượng Lào, Trung Quốc (Vân Nam). 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 10, 11, 12, 19, 99, 101, 104, 109. 
 

134. Tên khoa học: Polyplectron germaini Elliot, 1866. 

Tên Việt Nam: Gà tiền mặt đỏ, Gà sao, Công đất (Kinh), Nộc quang quả (Tày), Nộc poong 
pốt (Thái). 

Họ Trĩ - Phasianidae     Bộ  Gà -  Galliformes 

Phân hạng:  VU A1a,c C2a. 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thực 
phẩm, thương mại. Hiện nay hiếm. Các Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập và Vườn quốc 
gia Cát Tiên được bảo vệ tốt và có số lượng tương đối nhiều. Trong tương lai số lượng sẽ được 
tăng lên nhanh. 
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Phân bố: 

-  Trong nước: Bình Định,  Khánh Hoà, Phú Yên,  Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, 
Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. 

- Thế giới: Campuchia, Nam Thái Lan. 

Tài liệu dẫn:  4, 6, 10, 11, 12, 19, 99, 101, 104, 109. 

 
135. Tên khoa học: Rheinartia ocellata  (Elliot,1871) 

Tên Việt Nam: Trĩ sao, Chim trĩ (Kinh), Kê Vâng (Ba Na). 

Họ  Trĩ - Phasianidae    Bộ  Gà -  Galliformes 

Phân hạng: VU  A1b,c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thương 
mại, thực phẩm. Hiện nay hiếm, khu phân bố bị thu hẹp. Trĩ sao có mặt ở nhiều khu bảo tồn 
thiên nhiên và vườn quốc gia. Đặc biệt ở Vườn quốc gia Bạch Mã được bảo vệ tốt nhất nên số 
lượng sẽ tăng nhanh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.  
- Thế giới: Malaixia, Lào . 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 99, 101, 104, 109. 

 
136. Tên khoa học:  Tragopan temminckii   (Gray,1831) 
Tên Việt Nam:  Gà lôi tía. 

Họ Trĩ - Phasianidae     Bộ Gà - Galliformes 

Phân hạng: CR  A1a,c,d C2a. 

Cơ sở phân hạng: Loài quý và rất hiếm, bộ lông nhiều màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, 
thương mại, thực phẩm. Hiện nay đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, khả năng hồi phục kém. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai, Yên Bái. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 10, 11,  31, 34, 48, 86, 109. 

 

6. Bộ  Sếu - Gruiformes  
Họ  Sếu -  Gruidae   
137. Tên khoa học:  Grus antigone (Linnaeus, 1758). 
Tên Việt Nam:   Sếu cổ trụi, Sếu cổ đỏ. 
Họ  Sếu -  Gruidae   Bộ  Sếu - Gruiformes  
Phân hạng :  VU A1a,c,e B1 +3 a,b,c,d  D1 
Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm. Năm 1984 bắt đầu tìm lại loài này ở đồng bằng 
sông Cửu Long, phát hiện lại vào năm 1985 ở vùng Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh 
Đồng Tháp. Năm 1990, đếm được khoảng 1.110 cá thể ở Tràm Chim. Những năm gần đây, 
số lượng loài  đang có chiều hướng giảm dần do việc mở rộng diện tích trồng tràm ở các bãi 
cỏ năn là nơi kiếm ăn của chúng. Loài này chỉ về nước ta trong mùa khô để kiếm ăn, không 
sinh sản ở Việt Nam. 
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Phân bố:  
- Trong nước: Nam Bộ và Nam Trung Bộ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, 
An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An). 

- Thế giới:  Nam châu á  (Mianma, Malaixia, Thái Lan, Ôxtrâylia). 
Tài liệu dẫn : 4, 8, 16, 32,34, 52, 108. 

 
Họ Chân bơi - Heliornithidae 
138. Tên khoa học: Heliopais personata (Gray, 1849). 

Tên Việt Nam:  Chân bơi 
Họ Chân Bơi - Heliornithidae  Bộ Sếu - Gruiformes   

Phân hạng: EN B1 C2a D 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm,  sinh cảnh sống đã và đang bị thu hẹp, hiện chỉ tìm thấy ở 
một điểm phân bố ở Việt Nam. 
Phân bố:  
- Trong nước: Gia Lai (Sông Kôn), Đắk Lắk (Yok Đôn). 

- Thế giới: Đông ấn Độ, Inđônêxia (Sumatra), Malaixia, Thái Lan, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 1, 4, 6, 29, 32, 83. 

 
Họ  ¤ tác - Otidae 
139. Tên khoa học:  Houbaropsis  bengalensis  Delacour, 1928. 

Tên Việt Nam: ¤ tác. 

Họ ¤ tác - Otidae   Bộ Sếu -  Gruiiformes 

Phân hạng :  CR A1aB1D 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ đa 
dạng sinh học toàn cầu. Vùng phân bố rất hẹp, năm 1989 gặp 2 đôi vào tháng 1 và tháng 3 ở 
xã Xuân Hồng, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; mùa khô năm 1994 gặp 2 đôi ở khu vực 
Vườn quốc gia Tràm Chim. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Đồng bằng Nam Bộ.  

- Thế giới: Papua Niu Ghinê, Ôxtrâylia, Niu Dilân, ấn Độ, Trung Quốc (Đài Loan), Inđônêxia 
(Cªlªbes). 
Tài liệu dẫn: 4, 8, 32, 61,108. 

 
7. Bộ Rẽ - Charadriiformes 
Họ  Rẽ - Scolopacidae     
140. Tên khoa học:   Eurynorhynchus pygmaeus (Linnaeus, 1758) 
Tên Việt Nam:  Rẽ mỏ thìa 

Họ  Rẽ - Scolopacidae     Bộ Rẽ - Charadriiformes 

Phân hạng :  EN A1a,c,e B2b,c 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học, rất hấp dẫn với những khách du lịch 
sinh thái. Số lượng cá thể gặp rất ít, khoảng 20-30 cá thể ở ven biển đồng bằng sông Hồng. Là 
loài chim di cư trú đông ở nước ta. 
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Phân bố: 

-  Trong nước: Vùng cửa sông Hồng, cửa sông Đáy (tỉnh Nam Định). 

- Thế giới:  Làm tổ ở Đông Bắc châu á, di cư tới Đông Nam Trung Quốc (Hải Nam, Đài 
Loan, Hồng K«ng), Mianma, Malaixia. 

Tài liệu dẫn : 8, 17, 32, 48, 55, 61, 76, 77. 

 
141. Tên khoa học:  Gallinago nemoricola (Hodgson, 1836) 

Tên Việt Nam:  Rẽ giun lớn. 

Họ Rẽ  -  Scolopacidae    Bộ  Rẽ  -  Charadriiformes 
Phân hạng :  VU A2a  B 2a, b 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm, có giá trị khoa học. Trong nhiều năm từ 1990 trở lại 
đây không có thông tin gì về loài này ở nước ta.  
Phân bố:  
- Trong nước: Chỉ gặp ở Lào Cai từ trước những năm 1990, gần đây không có thông tin. 

- Thế giới: Mianma, ấn Độ (Himalaya). 

Tài liệu dẫn : 8,32, 61, 76. 

 
142 Tên khoa học: Tringa guttifer  (Nordmann, 1835) 
Tên Việt Nam: Choắt lớn mỏ vàng 

Họ  Rẽ  - Scolopacidae    Bộ  Rẽ - Charadriiformes 

Phân hạng:  EN  A1a,c,e B2b,c 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý hiếm, có giá trị khoa học. Đây là loài chim di cư. Số lượng 
loài đang bị giảm sút nhanh do thu hẹp vùng kiếm ăn. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Vùng cửa sông Hồng và cửa sông Đáy (tỉnh Nam Định). 

- Thế giới: Làm tổ ở Đông Bắc châu á, di cư tới Nhật Bản, Triều Tiên, Đông Nam Trung 
Quốc (Đài Loan), Philippin, Mianma, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia (Borneo). 
Tài liệu dẫn : 8, 17, 32, 34, 48, 76. 

 
Họ Mòng bể - Laridae 

143. Tên khoa học: Larus relictus Lonnberg 1931 

Tên Việt Nam: Mòng bể relic 

Họ Mòng bể - Laridae   Bộ  Rẽ - Caradriiformes                           

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài mòng bể đang bị đe doạ trên thế giới (Phụ lục I (Ap.I) của CITES và 
CMS). Đã gặp ở Việt Nam vào mùa đông. Hiện chưa có thông tin. 

Phân bố:  

- Trong nước: Vùng Đông Bắc, Nam Định, Thái Bình. 

- Thế giới: L.B. Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên.  

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 11, 32, 34, 61, 79, 82, 86, 108. 
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144. Tên khoa học: Larus saudersi (Swinhoe, 1871) 

Tên Việt Nam: Mòng bể mỏ ngắn, Mòng bể mỏ đen. 

Họ Mòng bể - Laridae          Bộ  Rẽ  -  Charadriiformes 

Phân hạng :  VU A1a D1 

Cơ sở phân hạng: Nguồn gen quý, có giá trị khoa học. Số lượng cá thể của quần thể trên thế 
giới bị suy giảm nhanh. Đây là loài chim di cư trú đông ở nước ta, tháng 3 năm 1989 gặp 
khoảng 200 cá thể ở vùng cửa sông Hồng; tháng 2 năm 1992 gặp khoảng 160 cá thể ở vùng 
cửa sông Đáy.  

Phân bố:  

- Trong nước: Nam Định (cửa sông Đáy, cửa sông Hồng), Thái Bình (cửa sông Thái Bình), 
Hải Phòng (cửa sông Văn úc) và Quảng Ninh (12/2001). 

- Thế giới: Đông Nam châu á, Trung Quốc (Hải Nam, Đài Loan, Hồng Kông.) 

Tài liệu dẫn : 4, 8, 17, 32, 55, 76, 77. 

 

8. Bộ  Bồ Câu -  Columbiformes   

Họ  Bồ Câu - Columbidae             

145. Tên khoa học: Coloenas nicobarica (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam:  Bồ câu nicoba 

Họ  Bồ Câu - Columbidae             Bộ  Bồ Câu -  Columbiformes   

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loàiquý hiếm, phân bố hẹp, có giá trị làm cảnh, thương mại, thực phẩm. 
Hiện nay rất hiếm gần bị tuyệt chủng trong thiên nhiên. Trước đây có ở Vườn quốc gia Côn 
Đảo nhưng hiện nay chưa có thông tin. 

Phân bố:  

- Trong nước: Côn Đảo ( Bà Rịa - Vũng Tàu). 

- Thế giới: Đảo Andaman, Nicoba đến quần đảo Mã Lai, Solomon và Timor. 

Tài liệu dẫn:  4, 6, 10,  11, 16, 32, 34, 78, 109. 

 

146. Tên khoa học: Columba punicea (Blyth, 1842). 

Tên Việt Nam: Bồ câu nâu 

Họ  Bồ Câu - Columbidae             Bộ  Bồ Câu - Columbiformes                           

Phân hạng: EN A1a,c,d C2a 

Cơ sở phân hạng:  Bị săn bắt nhiều, số lượng suy giảm, hiếm gặp, bị đe doạ ở nước ta và trên 
thế giới. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Quảng Ninh, Quảng Trị (trước đây), Thừa Thiên - Huế (trước đây), Khánh 
Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước. 

- Thế giới : Đông Bắc ấn Độ đến Himalaya. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 11, 32, 34, 61, 66, 70, 82, 86. 
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9. Bộ  Cu cu -  Cuculiformes   

Họ  Cu cu - Cuculidae.          

147. Tên khoa học: Carprococcyx renanldi  Oustalet, 1896. 

Tên Việt Nam:  Phướn đất 

Họ  Cu cu - Cuculidae.          Bộ  Cu cu -  Cuculiformes   

Phân hạng: VU  A1a,b,c C2a. 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm. bộ lông có màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, thương mại. 
Hiện nay bị săn bắt nhiều, số lượng cá thể giảm. Khả năng trong tương lai hồi phục kém. 
Phân bố: 
-  Trong nước:  Từ Thanh Hoá đến Nam Trung Bộ. 

- Thế giới: Đông Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn:  1, 4, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 109. 

 
10. Bé Có - Strigiformes                            

Họ Cú  mèo - Strigidae        

148. Tên khoa học: Bubo nepalensis Hodgson, 1836 

Tên Việt Nam: Dù dì nê pan 

Họ Cú  mèo - Strigidae        Bộ Cú - Strigiformes                           

Phân hạng: CR C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài chim ăn thịt về đêm, có lợi, số lượng ít, hiếm gặp, sinh cảnh vùng cư  
trú bị tác động và suy giảm.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Vùng Tây Bắc: Lai Châu (Mường Nhé), Tây Nguyên và Nam Bộ: Đồng Nai, 
Bình Dương (cũ), Gia Lai, Đắk Lắk.  

- Thế giới: Bănglađet, Butan, ấn Độ, Mianma, Nêpan, Xri Lanca, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 11, 38, 61, 63, 71, 74, 82, 108. 

 
Họ  Cú lợn - Tytonidae 

149. Tên khoa học: Tyto capensis (Smith, 1834) 

Tên Việt Nam: Cú lợn lưng nâu 

Họ  Cú lợn - Tytonidae     Bộ  Cú - Strigiformes                           

Phân hạng: VU B1+ 2a,c,d D1 

Cơ sở phân hạng: Loài chim có lợi. Đồng cỏ ngập nước theo mùa là vùng cư trú của chúng 
đang ngày càng bị thu hẹp và mất đi. Số lượng chim suy giảm. 

Phân bố: 

- Trong nước: Đông Bắc, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hiện nay chỉ gặp ở Nam Bộ: Kiên 
Giang, Đồng Tháp. 

- Thế giới: Châu Phi, ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Philippin, Inđônêxia (Celebes), Papua 
Niu Ghinê, áo, Fiji. 

Tài liệu dẫn: 11, 61, 71, 72, 79, 88, 108. 
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11. Bộ  Nuốc - Trogoniformes                            

Họ  Nuốc  -  Trogonidae          

150. Tên khoa học: Harpactes wardi  (Kinner,1927) 

Tên Việt Nam: Nuốc đuôi hồng 

Họ  Nuốc  - Trogonidae          Bộ  Nuốc - Trogoniformes                          

Phân hạng: CR A1a,c,d C2a D. 

Cơ sở phân hạng: Từ  nhiều năm nay không còn tìm thấy chúng trong ranh giới vùng phân bố 
ở nước ta. Là loài chim quý, phân bố hẹp, bị đe doạ ở Việt  Nam và trên thế giới. 

Phân bố:  

- Trong nước: Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn: Lào Cai, Lai Châu. 

- Thế giới: Butan, ấn Độ, Trung Quốc, Mianma.  

Tài liệu dẫn: 6, 11, 32, 34, 61, 79, 108.  

 

12. Bộ  Sả - Coraciiformes   

Họ Bói cá - Alcedinidae.        

151. Tên khoa học: Magaceryle lugubris  (Temminck, 1834). 

Tên Việt Nam:  Bói cá lớn. 

Họ Bói cá - Alcedinidae        Bộ  Sả - Coraciiformes   

Phân hạng:  VU  A1a,c C2a. 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông nhiều màu sắc và hình dáng đẹp. Là đối tượng chỉ 
thị môi trường nước điển hình. Hiện nay hiếm, thời gian dài mới có khả năng hồi phục về số 
lượng cá thể. 

Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố từ biên giới Việt - Trung đến Nam Bộ. 

- Thế giới: Himalai, Mianma, Thái Lan, Bắc Đông Dương và Nam Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 109. 

 

Họ  Hồng hoàng - Bucerotidae 

152. Tên khoa học: Aceros nipalensis (Hodgson,1829) 

Tên Việt Nam: Niệc cổ hung 

Họ  Hồng hoàng - Bucerotidae        Bộ  Sả - Coraciiformes                         
Phân hạng: CR C2a+2b D 

Cơ sở phân hạng: Là một trong các loài thuộc họ chim Hồng Hoàng bị đe doạ ở Việt Nam và 
thế giới. Không còn tìm thấy  tại vùng Tây Bắc nước ta, là khu vực phân bố  lịch sử của chúng. 
Mới phát hiện 2- 4 con ở Nghệ An (Pù Mát) và gần đây tìm thấy ở Yên Bái (Mù Cang Chải ). 

Phân bố: 

-  Trong nước: Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An. 

- Thế giới : Từ Nêpan đến Bắc Lào. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 11, 32, 61, 69, 79, 80, 94.  
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153. Tên khoa học:  Aceros  undulatus   (Shaw,1811) 
Tên Việt Nam: Niệc mỏ vằn 

Họ  Hồng hoàng - Bucerotidae        Bộ  Sả -  Coraciiformes   

Phân hạng: VU  A1c,d D1.  

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, hình dáng đẹp, có giá trị làm cảnh, thương mại, thực phẩm. 
Hiện nay hiếm, số lượng cá thể ít. Tuy có ở nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia 
nhưng hồi phục số lượng chậm. 
Phân bố: 

-  Trong nước: Vùng Tây Bắc, miền Trung và Nam Bộ Việt Nam. 

- Thế giới: Assam, Bengan, Mianma, Đông Dương và Malaixia. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 10, 11, 20, 109. 

 

154. Tên khoa học Anorrhinus tickelli (Blyth,  1855.) 

Tên Việt Nam: Niệc nâu, Cao cát nâu 

Họ Hồng  hoàng - Bucerotidae Bộ  Sả - Coraciiformes   

Phân hạng: VU A1c,d B2c,d,e 

Cơ sở phân hạng: Vùng sống đang bị thu hẹp, sức ép săn bắn làm giảm số lượng quần thể. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Rộng khắp trên các vùng trên toàn quốc. 

- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào và Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 27, 29, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 98.  

 

155. Tên khoa học: Buceros bicornis Linnaeus, 1758 

Tên Việt Nam: Hồng hoàng, Phượng hoàng đất 

Họ  Hồng hoàng - Bucerotidae      Bộ  Sả - Coraciiformes  

Phân hạng: VU A1,c,d C1 

Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rộng, đang bị đe doạ do săn bắn quá mức, số lượng quần thể 
ngày càng giảm. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Rộng khắp các vùng rừng trên toàn quốc. 

- Thế giới:   ấn Độ, Trung Quốc, Inđônêxia (Sumatra) và các nước Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 4, 6, 9, 22, 40, 4 2, 45, 46, 61, 70.  

 
13. Bộ Sẻ - Passeriformes    

Họ  Đuôi cụt - Pittidae        

156. Tên khoa học: Pitta nympha Temminck et Schlegel, 1850. 

Tên Việt Nam: Đuôi cụt bụng đỏ 

Họ Đuôi cụt - Pittidae        Bộ Sẻ - Passeriformes    

Phân hạng: VU C1 
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Cơ sở phân hạng:  Loài hiếm, quần thể nhỏ trong các vùng phân bố. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Vùng Đông Bắc (Vườn quốc gia Tam Đảo), Trung Trung Bộ và Đông Nam Bộ 
(khu vực đèo Hải Vân,Vườn quốc gia Cát Tiên). 

- Thế giới: Triều Tiên, Nhật Bản và Bắc Trung Quốc, mùa đông di cư xuống phía nam cho đến 
đảo Borneo. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 32, 62, 110. 

 
157. Tên khoa học: Pitta phayrei  (Blyth, 1863). 

Tên Việt Nam: Đuôi cụt nâu 

Họ Đuôi cụt - Pittidae         Bộ  Sẻ - Passeriformes   

Phân hạng: LR cd 

Cơ sở phân hạng: Vùng sinh cư đang bị thu hẹp, quần thể nhỏ. 

Phân bố:  
- Trong nước: Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Trung Bộ. 

- Thế giới: Nam Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào và Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 5, 26, 27, 59, 60. 

 
Họ  Khướu - Timaliidae 

158. Tên khoa học: Actinodura  sodangorum  Eames J.C, Le Trong Trai, Nguyen Cu et 
Roland Eve, 1999 

Tên Việt Nam: Khướu vằn đầu đen 

Họ  Khướu - Timaliidae         Bộ  Sẻ - Passeriformes    

Phân hạng: VU B1+2a,b,c,d,e C1 

Cơ sở phân hạng: Loài mới phát hiện và mô tả loài mới cho khoa học năm 1996, chỉ phân bố 
ở độ cao trên 1000m ở vùng núi Ngọc Linh. 

Phân bố:  

- Trong nước:  Vùng núi cao Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. 

- Thế giới:  Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 32, 43, 48, 98. 

 
159. Tên khoa học: Crocias langbianis Gyldentolpe, 1939. 
Tên Việt Nam: Mi langbian, Mi núi bà. 
Họ  Khướu - Timaliidae  Bộ  Sẻ - Paseriformes   
Phân hạng: EN B1+2a,b,c,d,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam, có giá trị khoa học. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Chỉ thấy ở cao nguyên Đà Lạt với các điểm phân bố thuộc tỉnh Đắk Lắk  và 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 20, 29, 37. 
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160. Tên khoa học:  Garrulax merulinus  Blyth, 1851 

Tên Việt Nam: Khướu ngực đốm 

Họ Khướu - Timaliidae     Bộ  Sẻ - Passeriformes                           

Phân hạng: LR nt 

Cơ sở phân hạng: Đây là một trong các loài khướu có tiếng hót  hay, rất dễ bị bẫy. Mặc dầu 
có thể gặp ở nhiều nơi, nhưng số lượng không nhiều, thường chỉ  gặp 1-2 con. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Tây Bắc: Lai Châu, Lào Cai; Bắc và Nam Trung Bộ: Nghệ An, Đắk Lắk và 
Lâm Đồng. 
- Thế giới: Mianma, Nêpan, Thái Lan, Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn: 11, 20, 80, 82, 94, 96, 109. 

 
161. Tên khoa học: Garrulax ngoclinhensis Eames, Le Trong Trai et Nguyen Cu, 1999 

Tên Việt Nam: Khướu ngọc linh 

Họ   Khướu - Timaliidae      Bộ  Sẻ - Passeriformes   

Phân hạng: VU D1 

Cơ sở phân hạng: Loài mới mô tả năm 1999, vùng phân bố hẹp. 

Phân bố:  
- Trong nước: Vùng núi cao Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 4, 6, 32, 42, 97.   

 
162. Tên khoa học:   Garrulax yersini  (Robinson et Kloss, 1919). 
Tên Việt Nam: Khướu đầu đen má xám 
Họ  Khướu - Timaliidae    Bộ   Sẻ - Passeriformes  
Phân hạng: EN B1+2b,c,d,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu hẹp, chỉ tìm thấy ở cao nguyên Đà Lạt, sinh cảnh sống bị thu 
hẹp và chia cắt. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Đắk Lắk (Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin), Lâm Đồng (cao nguyên Đà 
Lạt, Ma-line, Cổng Trời, Bi Đúp, Núi Bà, Khu thượng Đa Nhim).  
- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 20, 23, 29, 37.  
 
163. Tên khoa học: Garrulax milleti  Robinson et Kloss, 1919 
Tên Việt Nam: Khướu đầu đen 
Họ  Khướu - Timaliidae      Bộ  Sẻ - Passeriformes 
Phân hạng: LR cd 
Cơ sở phân hạng: Loài có sinh cảnh sống đang bị thu hẹp, số điểm ghi nhận không nhiều. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Nam (Ngọc Linh), Kon Tum (Kon Plong), Gia Lai (Kon Ka Kinh, Kon Cha 
Răng, Kon Hà Nừng), Đắk Lắk (Chư yang Sin, Tà Đùng), Lâm Đồng (Lạc Dương, Di Linh). 
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- Thế giới: Lào và Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 20, 29, 37, 42, 43. 

 

164 Tên khoa học: Jabouileia danjoui (Robinson et Kloss, 1919) 

Tên Việt Nam: Khướu mỏ dài 
Họ  Khướu - Timaliidae    Bộ Sẻ - Passeriformes   

Phân hạng: LR cd 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam và Lào, sinh cảnh sống đang thu hẹp. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Tây Nguyên. 

- Thế giới: Lào 

Tài liệu dẫn: 18, 20, 29, 40, 41, 42, 43, 45. 

 
165. Tên khoa học: Stachyris herberti  (Baker, 1920). 

Tên Việt Nam: Khướu đá mun 

Họ Khướu - Timaliidae     Bộ Sẻ - Passeriformes   

Phân hạng: VU B1C1 

Cơ sở phân hạng: Loài hẹp sinh cảnh, chỉ duy nhất tìm thấy ở một điểm phân bố, nơi sống đã 
và đang bị thu hẹp. 
Phân bố:  
- Trong nước: Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. 

- Thế giới: Lào. 

Tài liệu dẫn:4, 6, 32,  99, 111. 

 
Họ  Trèo  cây - Sittidae 
166. Tên khoa học: Sitta formosa Blyth, 1843 
Tên Việt Nam: Trèo cây lưng đen 
Họ  Trèo  cây - Sittidae     Bộ  Sẻ - Passeriformes                           
Phân hạng: EN B1+ 2a,d C2a D. 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, đang bị đe doạ ở khu vực và trên thế giới. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Vùng Tây Bắc: Lào Cai, Lai Châu (vùng núi Hoàng Liên Sơn, Sa Pa, độ cao 
600-2.400m). 
- Thế giới: Vùng núi Himalaya: Mianma, Bắc Lào, Bắc Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 11, 32, 34, 61, 79, 86. 
 
167. Tên khoa học: Sitta solangiae  Delacour et Jabouille, 1930 
Tên Việt Nam: Trèo cây mỏ vàng 
Họ Trèo cây - Sittidae    Bộ Sẻ - Paseriformes   
Phân hạng:  LR cd 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu của Việt Nam và đảo Hải Nam; sống phụ thuộc vào rừng 
thường xanh ở độ cao trên 1200m. 
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Phân bố: 
-  Trong nước: Vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk 
và Lâm Đồng). 
- Thế giới: Trung Quốc (đảo Hải Nam). 
Tài liệu dẫn: 6, 20, 24, 29, 37, 43, 44, 48, 62, 110. 
 
Họ  Sẻ đồng - Fringilidae 

168. Tên khoa học: Carduelis monguilloti  (Delacour, 1926) 

Tên Việt Nam: Sẻ thông họng vàng 

Họ  Sẻ đồng - Fringilidae      Bộ  Sẻ - Passeriformes                           

Phân hạng: LR nt 

Cơ sở phân hạng: Loài chim đặc hữu của Việt Nam, tuy không hiếm, nhưng vùng phân bố 
của chúng chỉ hạn chế trong khu vực rừng thông ở xung quanh Đà Lạt. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Lâm Đồng. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 11, 61, 81, 82, 86. 

 

Họ   Quạ - Corvidae 

169.  Tên khoa học: Corvus torquatus Lesson, 1831. 

Tên Việt Nam:  Quạ khoang (Kinh), Tua ca cò khao (Tày). 

Họ Quạ - Corvidae      Bộ  Sẻ - Passeriformes    

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm, bộ lông có màu sắc đẹp. Hiện nay rất hiếm, cần tích cực 
bảo vệ mới có khả năng hồi phục số lượng. 

Phân bố:  

- Trong nước: Từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ nước ta (ranh giới phía nam đến khoảng Thừa 
Thiên - Huế). Chỉ mới tìm thấy lại ở Quảng Ninh (12/2001). 

- Thế giới:  Đông Trung Quốc (đảo Hải Nam). 

Tài liệu dẫn:  4, 6, 7, 8, 10, 11, 32, 34, 48, 109. 

 

170. Tên khoa học: Pica pica  (Linnaeus,1758) 

Tên Việt Nam:  Bồ các, ác là, ác xắc (Kinh), Nộc giác (Tày). 
Họ  Quạ - Corvidae       Bộ  Sẻ - Passeriformes   
Phân hạng: EN  A1b,c C2a 
Cơ sở phân hạng:  Loài rất  hiếm, bộ lông có màu sắc đẹp, có giá trị làm cảnh, đang có nguy cơ bị 
tuyệt chủng. Phải có biện pháp bảo vệ môi trường tích cực mới có thể hồi phục được chúng. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. 
- Thế giới: Đông Bắc Mianma, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. 
Tài liệu dẫn:  4, 6, 7, 8, 10, 11, 109. 
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